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Ngành: Sinh học
Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

1.1. Tên chuyên ngành 



+ Tiếng Việt: Di truyền học



+ Tiếng Anh: Genetics
1.2. Mã số chuyên ngành: 60 42 70 01
1.3. Tên ngành



+ Tiếng Việt: Sinh học



+ Tiếng Anh: Biology

1.4. Bậc đào tạo: Tiến sĩ

1.5. Tên văn bằng:



+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Sinh học



+ Tiếng Anh: Doctor of Physiology in Biology

1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện qui định dưới đây được dự thi vào Tiến sĩ  Di truyền học.

a. Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh phải có  một trong các văn bằng sau:


-  Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần chuyên ngành đăng kí dự thi. 


- Có bằng Thạc sỹ chuyên ngành và có bằng tốt nghiệp chính qui đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này, thí sinh phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ và phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành loại khá và có ít nhất hai bài báo đã đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


Nội dung các bài báo nói ở trên phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng kí dự thi.


b. Thâm niên công tác:


- Thí sinh dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ  cần có ít nhất hai năm (24 tháng) làm việc chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi, trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.


c. Các điều kiện khác:


- Thí sinh phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và lao động theo thông tư  liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20.8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-  Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có giấy xác nhận của ủy ban Nhân dân phường nơi cư trú vào hồ sơ xin đăng ký dự thi.


- Thí sinh phải nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

2.2. Thời gian và hình thức đào tạo


- Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ


: Không tập trung 3 năm


- Đối với thí sinh chỉ có bằng cử nhân
: Không tập trung 5 năm

2.3. Các môn thi tuyển đầu vào


- Các thí sinh có bằng thạc sĩ phải thi 3 môn: Môn chuyên ngành; môn ngoại ngữ trình độ C; bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.


- Các thí sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải thi 5 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành, môn ngoại ngữ trình độ C và bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.
Phần ii. Khung chương trình đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Về kiến thức:

·  Chương trình trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về di truyền chọn giống động vật, di truyền chọn giống thực vật, di truyền chọn giống vi sinh vật, di truyền học tế bào và sinh học phân tử.  Những kiến thức chuyên môn nói trên phải bảo đảm có trình độ khái quát và chuyên sâu theo từng lĩnh vực. 

1.2. Về năng lực:

·  Sau khi hoàn thành các chuyên đề lựa chọn dành cho nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp, người Tiến sĩ chuyên ngành Di truyền học có khả năng:

· Tự đề xuất, thiết kế, chỉ đạo và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên môn của mình. 

· Tổng kết, báo cáo, công bố kết quả công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

· Soạn thảo các tài liệu, giáo trình chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo theo hướng chuyên môn đã lựa chọn.

· Đảm nhiệm chủ trì các đề tài nghiên cứu Khoa học – Công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

· Giảng dạy tại các Trường Đại học và Cao đẳng có liên quan, hướng dẫn các khoá luận tốt nghiệp đại học, luận văn Thạc sỹ và tham gia hướng dẫn luận án Tiến sỹ.

1.3. Về kỹ năng: 
Thành thạo các kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu khoa học về di truyền học. Có khả năng giảng dạy và thực hành chuyên môn di truyền học. Có khả năng thiết kế, tiến hành thí nghiệm, nghiên cứu độc lập những đề tài, thí nghiệm khoa học trong lĩnh vực di truyền học. Có khả năng giải quyết 1 số nhiệm vụ thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn được học liên quan đến sinh học hoặc y học, nông lâm nghiệp.Thành thạo các kỹ thuật nghiên cứu về di truyền tế bào, các kỹ thuật phân tích di truyền học phân tử như: phân tích protein enzym, tách chiết và phân tích ADN, phân tích các cấu tử sau điện di..v.v...

1.4. Về nghiên cứu:

· Chọn tạo giống vật nuôi cây trồng.

· Nghiên cứu các quá trình phân bào, kiểu nhân của các sinh vật dạng bình thường, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đa bội thể.

· Nghiên cứu các hệ izozym nhằm phân tích sự khác nhau về các alen, locut izozym và mối liên quan của các gen - enzym với các đặc tính sinh học.

· ứng dụng các chỉ thị phân tử để phân tích đánh giá và chon lọc giống vật nuôi cây trồng. Xác định nguồn gốc quan hệ họ hàng của người, động vật...

2. Nội dung chương trình đào tạo tiến sĩ

2.1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo


Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành: Sau khi trúng tuyển vào làm nghiên cứu sinh học viên không phải bổ sung kiến thức và cần học 3 trong 6 chuyên đề lựa chọn và làm luân án tiến sĩ. 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sỹ hoặc có bằng Thạc sỹ không đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Học viên cần hoàn thành đầy đủ các môn học và các chuyên đề theo chương trình khung đào tạo Thạc sỹ và Tiến sĩ trừ luận văn Thạc sỹ.
2.2. Chương trình khung
2.2.1. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ

	TTT
	Mã môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học:

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số các môn học tiên quyết

	
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosopphy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/0/90)
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	20
	
	
	

	3
	SHTT 503
	Phân loại sinh học

Biosystematics
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	4
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
Molecular Biology
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	5
	SHVS 505
	Công nghệ sinh học vi sinh vật

Microbial Biotechnology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	6
	SHTN 507
	Công nghệ phôi và tế bào động vật

Animal Cell and Embryo technology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHTN 509
	Hoá sinh học axit nucleic

Biochemistry of Nucleic acids
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHTN 510
	Quang hợp

Photosynthesis
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHDT 501
	Công nghệ sinh học thực vật

Plant Biotechnology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SHDT 502
	Di truyền học động vật

Animal Genetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	11
	SHDT 503
	Cơ sở di truyền chọn giống thực vật

Genetical Principles of Plant Breeding
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	II.2 .Các học phần tự chọn
	6/12
	
	
	

	12
	SHDT 504
	Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut

Prokaryotic and viral genetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	13
	SHDT 505
	Độc tính học di truyền và ung thư

Genetic Toxicology and Cancers
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	14
	SHDT 506
	Chọn giống động vật

Animal Selection
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	15
	SHDT 507
	Chọn giống cây trồng

Plant Breeding
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	16
	SHDT 508
	Di truyền học phân tử

Molecular Genetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	17
	SHDT 509
	Di truyền học người

Human Genetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận văn (Thesis)
	15
	
	
	

	
	Tổng (Total)
	52
	
	
	


Các chuyên đề tiến sĩ

	TTT
	Mã môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ: TS (LL/ThH/TH)*
	Số tiết học: TS (LL/ThH/TH)**
	Mã số các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	11
	DG01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao 

Advanced foreign language for specific purposes
	3
	45(0/0/45)
	135(0/0/135)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	0
	
	
	

	
	II.2 . Các học phần lựa ch#n
	6/12
	
	
	

	1
	SHVS 605
	Di truyền học miễn dịch

Immunogenetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	2
	SHDT 601
	Công nghệ sinh học động vật

Animal Biotechnology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	3
	SHDT 602
	ứng dụng kỹ thuật di truyền trong nghiên cứu và cải tiến giống cây trồng

Applied genetic engineering in crop improvement
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	4
	SHHS 602
	Di truyền học phát triển

Developmental genetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	5
	SHHS 603
	Bệnh học di truyền

Pathogenetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	6
	SHDT 603
	Tiến hoá học phân tử

Molecular evolution
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	IIII
	Luận án
	
	
	
	


2.2.2. Đối với các thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

Các thí sinh đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành chỉ cần hoàn thành 3 chuyên đề tự chọn trong 6 chuyên đề tiến sĩ  (6 tín chỉ) trên đây.

2.3. Tài liệu tham khảo

2.3.1. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề thạc sĩ

	TT
	Mã
	Môn học
	Tổng số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I.
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1
	TNTH501
	Triết học
	4
	

	2
	TNNN502
	Ngoại ngữ
	7
	

	II.
	Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	

	II.1
	Các học phần bắt buộc
	20
	

	3
	SHTT 503
	Phân loại sinh học
	3
	1. Mayr, E., Populqationsw, Secies, and Evolution: An abridgement of animal species and evolution, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971.

2. Charles Jeffrey. Biological Nonmenclature. Edward Arnold, 1977.

3. State, C.A. Plant Taxonomy and biosystematics. Edward Arnold, 1980.

4. Ferguson, A. Biochemical Systematics and Evolution, Blackie, Glasgow and London, 1980.

5. Sivaratan, V.V. Introduction to Principles of Plant Toxonomy, 1985.

6. XX General Assembly of the International Union of Biological Sciences. International code of Zoolofgical Nonmenclature, third edition, University of California Press Berkey and Los Angels, 1985.

7. Service, M.W. (ed.). Biosystematics of Haematophagous Insects, Systematics Association, Oxford, 1988.

8. House of Lords Select Committee on Sdcience and Technology. Systematic Biology Research. Her Majesty's Stationary Office, London, 1992.

9. Mayr, E. and Ashlock, P.D. Principles of Systematic Zoology, II ed. Mc Graw - Hill, New York, 1991.

10. Pateron, H.E.H. Evolution and the Recognition Concept of Secies, The Johns Hopkins University Press, Baltomore and London, 1993.

11. Greuter, W. (ed.) Internationl Code of Botanical Nonmenclature (Tokyo code). Konigstein, 1994.

12. Grampton, J.M. Molecular Biolofgy of Disease vectors, Academic Press, London and New York, 1997.

	4
	SHTT504
	Sinh học phân tử


	3
	1. Benjamin Lewin. Genes VI. Oxford University Press, 1997.

2. Bruce Alberts; Dennis Bray; Julian lewis; Martin Raff; Keith Roberts; James D. Watson. Molecular Biology of the Cell (third edition). Garland Publishing, NewYork and London, 1994.

3. David T. Suzuki; Anthony J.F. Graffiths; Jeffrey H. Miler; Richafd C. Lewontin. An Introduction to Genetic Analysis (fourth edition). Freeman and Company. NewYork, 1989.

4. Henry A. Erlich. PCR-Technology. Priciples and Applications for DNA Amplification. Stockton Press, 1989.

5. James Darnell, Harvey Lodish, David Baltimore. Molecular Cell Biology (second edition). Sciencetific American Book Inc. New York, 1987.
6. James D. Watson., John Tooze., David T. Kurtz. Recombinant DNA. Sciencetific American Books, 1990.

7. John Wilson and Tim Hurt. Molecular Biology of the Cell. The problems Book (Revised edition). Garland Publishing Inc. New York and London, 1994.

8. Michael A.Innis., David H.Gelfand., John J. Sninsky., Thomas J.White. 
PCR protocols: A guide to Methods and Application. Academic Press Inc, 1990.

9. Old R.W. and Primrose S.B. Priciples of Gene Manipulation: An introduction to Genetic Engineering. (Firth edition). Blackwell Scien Ltd, 1994.

10. Richard M. Twyman and W. Wisden. Advanced Molecular Biology. Springer-VerlagBios Scientific Publishers, 1998.
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7. Nguyễn Đức Thành 2000. Nuôi cấy mô tế bào thực vật - nghiên cứu và ứng dụng, NXB Nông nghiệp.

8. Nguyễn Văn Uyển 1996. Những phương pháp công nghệ sinh học thực vật ( tập I và II), NXB Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh.
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	Cơ sở di truyền chọn giống thực vật
	2
	1. Lê Trần Bình, Hồ Hữu Nhị và Lê Thị Muội. Công nghệ sinh học thực vật trong cải tiến giống cây trồng. NXB Nông nghiệp, Hà nội; 188 trang. 1997.

2. Đái Duy Ban và Lê Thanh Hoà  Công nghệ sinh học đối với vật nuôi và cây trồng. NXB Nông nghiệp, Hà nội; 298 trang. 1996.

3. Lê Trần Bình và Lê Thị Muội.  Phân lập gen và chọn dòng chống chịu ngoại cảnh bất lợi ở cây lúa. NXB Đại học quốc gia Hà nội, Hà nội ;  230 trang. 1998.
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2. 4. Đội ngũ cán bộ  giảng dạy


2.4.1. Đội ngũ giảng dạy các môn thạc sĩ

	TT
	Mã số Môn học
	Tổng tín chỉ  
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	Học hàm, học vị,  
	Họ và tên
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	I
	Khối kiến thức chung
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	1
	TNTH 501
	Triết học
	4
	
	
	
	

	2
	TNNN 502
	Ngoại ngữ
	7
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	
	
	
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc
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	Phân loại sinh học
	3


	GS.TSKH.
	Nguyễn Nghĩa Thìn
	Thực vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.
	Trịnh Đình Đạt
	Di truyền học
	§HKHTN

	4
	SHTT
504


	Sinh học phân tử
	3


	TS.
	Võ Thương Lan
	Lý sinh học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Phan Tuấn Nghĩa
	Hoá sinh học
	§HKHTN

	
	
	
	
	GS.TS
	Nguyễn Quốc Khang
	Hoá sinh học
	§HKHTN

	5
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	Công nghệ sinh học vi sinh vật
	2


	PGS. TS.
	Kiều Hữu ảnh
	Vi sinh vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.  TS.
	Ngô Tự Thành
	Vi sinh vật học
	§HKHTN

	6
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	Công nghệ phôi và tế bào động vật
	2
	GS. TS.
	Nguyễn Mộng Hùng
	Mô-phôi và tế bào học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.
	Trịnh Xuân Hậu
	Mô-phôi và tế bào học
	§HKHTN
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	Hoá sinh học axit nucleic
	2
	PGS.TS.
	Nguyễn Văn Mùi
	Hoá sinh học,
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Nguyễn Quang Vinh
	Hoá sinh học
	§HKHTN
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	Quang hợp
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	GS.TS.
	Vũ Văn Vụ
	Sinh lý học thực vật
	§HKHTN

	
	
	
	
	Ths.
	Trần Dụ Chi
	Sinh lý học thực vật
	§HKHTN
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	Công nghệ sinh học thực vật
	2


	PGS. TS.
	Lê Duy Thành
	Di truyền học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Đinh Đoàn Long
	Di truyền học
	§HKHTN
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	SHDT 502


	Di truyền học động vật
	2


	PGS. TS,
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	TS.
	Phạm Văn Lập
	Di truyền học
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	Cơ sở di truyền chọn giống thực vật
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	TS.
	Đinh Đoàn Long
	Di truyền học
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	Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut
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	Nguyễn Thị Hồng Vân
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	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Phạm Thị Kim Trang
	Di truyền học
	§HKHTN
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	Độc tính học di truyền và ung thư
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	Phạm Thị Kim Trang
	Di truyền học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Đinh Đoàn Long
	Di truyền học
	§HKHTN
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	SHDT 506


	Chọn giống động vật
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	PGS. TS.
	Trịnh Đình Đạt
	Di truyền học
	§HKHTN

	
	
	
	
	GS. TS.
	Nguyễn Mộng Hùng
	Mô-phôi và tế bào học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Phạm Văn Lập
	Di truyền học
	§HKHTN
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	SHDT 507


	Chọn giống cây trồng
	2


	 PGS. TS.,
	Lê Duy Thành
	Di truyền học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Di truyền học
	§HKHTN
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	SHDT 508


	Di truyền học phân tử
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	TS.
	Đinh Đoàn Long
	Di truyền học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Di truyền học
	§HKHTN
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	Di truyền học người
	2


	PGS. TS.
	Trịnh Đình Đạt
	Di truyền học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Phạm Văn Lập
	Di truyền học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.
	Bùi Phương Thuận
	Hoá sinh học
	§HKHTN


2.4.2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy các chuyên đề tiến sĩ

	STT


	Mã số, Môn học
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	Học hàm, học vị, họ và tên, chuyên ngành đào tạo, cơ quan công tác

	1
	SHVS 605
Di truyền học miễn dịch 
	· TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Di truyền học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

· TS. Đinh Đoàn Long, Di truyền học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	2
	SHDT 601
Công nghệ sinh học động vật
	- PGS. TS. Trịnh Đình Đạt, Di truyền học, Trường ĐHKHTN

	
	
	- TS. Phạm Văn Lập, Di truyền học, Trường ĐHKHTN

	3
	SHDT 602
ứng dụng kỹ thuật di truyền trong nghiên cứu và cải tiến giống cây trồng
	- PGS. TS. Lê Duy Thành, Di truyền học, Trường ĐHKHTN

	
	
	- PGS. TS. Lê Trần Bình, Di truyền học, Viện Công nghệ SH

	4
	SHHS 602

Di truyền học phát triển

Developmental genetics


	- TS. Đinh Đoàn Long, Di truyền học Trường ĐHKHTN

	
	
	- TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Di truyền học Trường ĐHKHTN

	5
	SHHS 603
Bệnh học di truyền

Genetic pathology
	- TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Di truyền học Trường ĐHKHTN

	
	
	- TS. Đinh Đoàn Long, Di truyền học Trường ĐHKHTN

	6
	SHDT 603
Tiến hoá học phân tử
	- PGS. TS. Trịnh Đình Đạt, Di truyền học, Trường ĐHKHTN

	
	
	- TS. Đinh Đoàn Long, Di truyền học Trường ĐHKHTN


2. 5. Tóm tắt nội dung môn học

2.5.1. Các môn học thạc sĩ

1. Triết học

2. Ngoại ngữ
3. Phân loại học sinh học

Điều kiện và môn học tiên quyết:  Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Các môn học tiên quyết: Sinh học cơ sở, Tế bào học, Hoá sinh học.

Tóm tắt nội dung môn học:
Phân loại học trên cơ sở sử dụng các phương pháp phân tích khoa học hiện đại ngày càng đóng góp hữu hiệu vào phân loại, đánh giá nguồn gốc các loài sinh vật. Chuyên đề phân loại học gồm 4 chương. Chương 1 nêu lên các khái niệm chung khi đề cập, nghiên cứu đến phân loại học như: hệ thống học, phân loại học, các khái niệm về loài (loài sinh học, loài đồng hình và các đơn vị phân loại dưới loài). Phần cuối chương 1 nêu những cơ sở vật chất của phân loại học đó là mối quan hệ giữa tiến hoá với phân loại, các đặc điểm dùng trong phân loại. Chương 2 đề cập đến các phương pháp phân loại hiện đại như kết hợp các đặc điểm hình thái với phân loại tế bào, phân loại hoá sinh enzym hoặc phân loại dựa vào cấu trúc ADN. Chương 3 và 4 của giáo trình nêu các quan điểm, đánh giá về ưu điểm và những yêu cầu của phân loại học hiện đại và nêu các thành tựu trong lĩnh vực phân loại hiện đại ở trong nước và thế giới.

4. Sinh học phân tử 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Các môn học tiên quyết: Sinh học cơ sở, Hoá sinh học, Di truyền học cơ sở, Tế bào học.

Tóm tắt nội dung môn học:
Giáo trình Sinh học phân tử gồm 6 chương trình giới thiệu về ADN và hoạt động của gen trong tế bào (chương 1); Kỹ thuật ADN tái tổ hợp (Chương 2); Tính phức tạp của genome và tỷ lệ thông tin di truyền chứa trong đó (Chương 3); Tổng hợp, vận chuyển protein (chương 4) Các tín hiệu truyền trong tế bào (Chương 5); Chu trình tế bào và động học của quá trình phân bào (Chương 6). Các cơ chế sửa chữa ADN và Ung thư (Chương 7).

5. Công nghệ sinh  học vi sinh vật
Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Các môn học tiên quyết: Vi sinh vật học  đại cương, Hoá sinh học, Sinh học cơ sở.
Tóm tắt nội dung môn học:
Cung cấp cho học viên những kiến thức về: Các quá trình trao đổi chất cơ sở có liên quan đến công nghệ học vi sinh vật. Các ứng dụng quan trọng của vi sinh vật học công nghiệp. Phân loại sản phẩm, các sản phẩm của kỹ nghệ di truyền. Vai trò của vi sinh vật trong tuyển khoáng và xử lý ô nhiễm. Giáo trình gồm các chương sau: Sự phân loại sản phẩm. Các quá trình trao đổi chất cơ sở có quan hệ với vi sinh vật học công nghiệp. Các phương pháp và kĩ thuật lên men. Sự thu nhận sinh khối tế bào. Các sản phẩm lên men. Các sản phẩm  trao đổi bậc một. Các sản phẩm chuyển hoá và oxy hoá không hoàn toàn. Các sản phẩm trao đổi chất bậc hai. Xử lý sinh học nước thải. Sự tuyển khoáng sinh học nhờ vi sinh vật.

6. Công nghệ  phôi và tế bào động vật
Điều kiện và môn học tiên quyết: Hoàn thành chương trình đào tạo về Cử nhân Sinh học hoặc Cử nhân Công nghệ sinh học. Học viên phải đã được trang bị kiến thức về các môn: Tế bào học, Sinh học Phát triển, Di truyền học cơ sở, Hóa sinh học.     

Tóm tắt nội dung môn học:

Công nghệ tế bào xôma và tế bào sinh sản là công nghệ mũi nhọn trong giai đoạn hiện nay. Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về các tế bào xôma và các giao tử, từ đó đưa tới các kỹ thuật cơ bản như nuôi cấy tế bào, vi thao tác tế bào, dung hợp tế bào, chuyển gen vào tế bào , cho tế bào phát triển thành cơ thể. Những phương pháp này có quan hệ trực tiếp với công tác tạo dòng vô tính, nhân bản động vật, tạo ra các tế bào chữa bệnh hay các con vật cho sinh phẩm quý.

7. Hoá sinh học axit nucleic 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Các môn học tiên quyết: Hoá sinh học, Di truyền học cơ sở, Vi sinh vật học và Sinh lý học cơ thể thực vật.

Tóm tắt môn học

Môn Hoá sinh học axit nucleic giới thiệu một số kiến thức cơ bản của axit nucleic như: cấu tạo của axit nucleic. Hệ gen của sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn và virus, tổ chức nhiễm sắc thể. Sự thoái hoá và sự biến đổi của axit nucleic. Sự trao đổi chất của các nucleotit. Sự  sao chép ADN. Sửa chữa tái tổ hợp và tái cấu trúc của ADN. Sắp xếp các gen. Sinh tổng hợp ARN. Kiểm soát phiên mã. Quá trình phiên mã ARN và sự kiểm soát của nó. Phiên mã ARNm tổng hợp protein.

8. Quang hợp

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Trước khi học môn này học viên cần có kiến thức về Hoá sinh học, Sinh lý học cơ thể thực vật.
Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày khái niệm về quang hợp, mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng của bộ máy quang hợp, cơ chế quang hợp của các nhóm thực vật C3, C4 và CAM, mối liên quan giữa quang hợp và điều kiện môi trường, các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng trên quan điểm quang hợp. Phần thực hành: Có 5 bài thực hành giúp người học: xác định được cường độ quang hợp, cấu trúc bộ máy quang hợp, tiếp cận được quang hợp ở lục lạp tách rời và khái niệm về cấu trúc của hệ quang hợp.

9. Công nghệ sinh học thực vật

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Các môn học tiên quyết:  Di truyền học cơ sở, Hoá sinh học. Sinh học phân tử.

Tóm tắt nội dung môn học:

Giáo trình “công nghệ sinh học thực vật” trình bày những nguyên tắc và ứng dụng của một số kỹ thuật in vitro và sinh học phân tử trong việc nghiên cứu và cải tiến giống cây trồng. Giáo trình gồm 8 chương, trình bày các phần sau: nguyên lý và ứng dụng của các kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật trong các công tác nhân giống, và chọn tạo giống cây trồng,  kỹ thuật lai tế bào soma, kỹ thuật tạo cây đơn bội và các kỹ thuật đột biến tế bào soma. Ba chương cuối giới thiệu về nguyên tắc và ứng dụng của  một số kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật gen trong chọn tạo giống ở thực vật, bao gồm các kỹ thuật tách dòng gen, chuyển gen, kỹ thuật PCR, các kỹ thuật chỉ thị phân tử, …
10. Di truyền  học Động vật 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Các môn học tiên quyết: Hoá sinh học, Di truyền học cơ sở, Sinh học phân tử.
Tóm tắt nội dung môn học:
Chuyên đề này gồm 7 chương: Nhiễm sắc thể động vật: một số phương pháp làm tiêu bản nhiễm sắc thể, phân tích hình thái cấu trúc, các biến đổi nhiễm sắc thể và các ứng dụng nghiên cứu nhiễm sắc thể trong chăn nuôi, chọn giống. Di truyền màu sắc da, lông tơ: cơ chế hình thành màu sắc đặc điểm di truyền về gen quy định màu sắc da, lông tơ. Di truyền học về giới tính: các thuyết về cơ chế giới tính và các ứng dụng về giới trong chọn giống động vật. Di truyền nhóm máu ở động vật: nhóm máu và di truyền nhóm máu. ứng dụng các nhóm máu để nghiên cứu nguồn gốc chọn giống chịu bệnh. Di truyền học miễn dịch: khái niệm về kháng nguyên kháng thể. ứng dụng của miễn dịch học trong chăn nuôi. Di truyền một số tính trạng hoá sinh: Đa hình tính trạng hoá sinh, izozym, protein và ứng dụng việc nghiên cứu đa hình của một số tính trạng hoá sinh. Di truyền tập tính: Cơ sở của tập tính, phân loại tập tính ở động vật và di truyền sự thông minh ở người.

11. Cơ sở di truyền chọn giống thực vật
Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Trước khi học môn này học viên cần có kiến thức về Sinh học cơ sở, Di truyền học cơ sở, Hoá sinh học. Sinh học phân tử.
Tóm tắt nội dung môn học

Giáo trình “ Cơ sở di truyền chọn giống thực vật” này cung cấp cho người đọc những cơ sở lý luận của các nguyên lý di truyền học được áp dụng vào các phương pháp chọn giống thực vật cơ bản, đồng thời cũng trình bày những nguyên tắc và ứng dụng của một số kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền trong chọn giống cây trồng.


Giáo trình có 8 chương, bao gồm hai phần lớn: phần thứ nhất là 5 chương đầu, trình bày những nguyên tắc di truyền học và phương pháp ứng dụng vào chọn giống thực vật của các vấn đề: hệ thống di truyền kiểm soát tính không hợp, ưu thế lai, đa bội thể, đột biến thực nghiệm và lai tế bào soma; Phần thứ hai gồm 3 chương cuối, giới thiệu một số kỹ thuật sinh học phân tử và nguyên tắc ứng dụng của chúng vào chọn giống thực vật, như kỹ thuật chuyển gen, kỹ thuật RFLP và kỹ thuật PCR.

12. Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Các môn học tiên quyết: Vi sinh vật học, Hoá sinh học, Di truyền học cơ sở.
Tóm tắt nội dung môn học:
Chuyên đề cung cấp kiến thức về các cơ chế sao chép (tái bản), vận động, tái tổ hợp của vật chất di truyền là cơ sở các quá trình sinh sản ở vi khuẩn và virut; ứng dụng của các nguyên lý trong thực tiễn đời sống và bảo vệ sức khỏe cộng động. Các nội dung chính gổm có: các dạng cấu trúc của virut và cấu trúc tế bào của vi khuẩn; các cơ chế sao chép, phiên mã, dịch mã vật chất di truyền ở vi khuẩn và virut; sự biểu hiện và điều hòa biểu hiện của gen ở vi khuẩn và virut; các cơ chế tái tổ hợp hệ gen ở vi khuẩn và virut; sự phát sinh đột biến và biến đổi hệ gen; các hình thức sinh sản và chu trình sinh sản ở vi khuẩn, virut; các phương pháp nghiên cứu di truyền học ở vi khuẩn và virut.

13. Độc tính học di truyền và ung thư

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Trước khi học môn này học viên cần có kiến thức về Di truyền học, Hoá sinh học, Sinh học tế bào, Sinh học phân tử.
Tóm tắt nội dung môn học:
Chuyên đề này đề cập đến các cơ chế và sự chuyển hóa của các độc tố trong hệ thống sinh học ở mức độ phân tử. Các cơ chế liên quan đến sự hình thành  và phát triển của các bệnh ung thư liên quan đến các loại độc tố, sự tương tác giữa các độc tố với hệ gen và sự điều hòa hoạt động của hệ gen. Các nội dung chính của chuyên đề bao gồm: cơ sở phân tử tổ chức mô và tế bào, tổng quan về ung thư học, lý thuyết về mối quan hệ giữa liều tiếp xúc, sự vận chuyển sinh học của các chất độc, cơ chế độc học, tác động của các chất độc lên hệ gen, các cơ chế sửa chữa ADN, các chất ô nhiễm môi trường gây ung thư, các phương pháp sinh học trong đánh giá tác động phân tử của độc tố, các phương pháp phòng chống ung thư do tác động của môi trường.

14. Chọn giống động vật
Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Các môn học tiên quyết:  Hoá sinh học,  Di truyền học cơ sở, Sinh học phân tử, Di truyền học động vật.

Tóm tắt nội dung môn học:
Chuyên đề chọn giống động vật gồm 9 chương đề cập đến những vấn đề liên quan đến giống vật nuôi; một số tính trạng quan trọng thông thường dùng trong chọn giống vật nuôi. Các phương pháp chọn lọc đánh giá gia súc, gia cầm cũng được nêu rõ ràng. Các kỹ thuật nhân giống thuần chủng và lai tạo đặc biệt là các phương pháp lai như: lai kinh tế lai luân chuyển, lai cải tiến, lai phối hợp, lai tạo giống mới từ vốn gen khác nhau và lai xa đã được đề cập trong chuyên đề này. Các chương sau đi sâu vào những kiến thức, những kỹ thuật riêng để chọn giống các giống vật nuôi cụ thể như gia súc có sừng, lơn, gia cầm và ong mật. Chương cuối nêu lên khái quát 1 số kỹ thuật sinh học như chuyển gen bằng vi tiêm. Tạo kháng thể đơn dòng, sản xuất vacin bằng công nghệ sinh học đã được đề cập. Đồng thời chương này cũng nêu 1 số kiến thức về việc bảo thồn những vốn gen động vật quý hiếm.

15. Chọn giống cây trồng

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Trước khi học môn này học viên cần có kiến thức về  Hoá sinh học, Di truyền học cơ sở, Sinh học phân tử, Cơ sở di truyền chọn giống thực vật.

Tóm tắt nội dung môn học:

Giáo trình chuyên đề “chọn giống cây trồng” nằm trong khuôn khổ chương trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành di truyền học hoặc nhóm chuyên ngành “cơ thể thực vật” ở Khoa Sinh học, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội. Nó cung cấp cho học viên hai bậc đào tạo đó những nguyên lý và phương pháp chọn giống cơ bản đối với các nhóm cây trồng có các phương thức sinh sản khác nhau : tự thụ phấn, giao phấn và sinh sản sinh dưỡng. Các phần còn lại của giáo trình đề cập đến sự thuần hoá và nhập nội giống; chọn tạo giống kháng bệnh; và chọn tạo giống kháng sâu và côn trùng. Các nội dung và kiến thức trong giáo trình cố gắng cập nhật được các thành tựu nghiên cứu và thực tế sản xuất về chọn tạo giống cây trồng ở phạm vi trong nước và thế giới. Giáo trình này không lặp lại các nguyên lý và một số phương pháp chọn giống cơ bản khác đã được đề cập đến trong giáo trình chuyên đề “cơ sở di truyền chọn giống thực vật”, như các nguyên lý di truyền học về chọn giống ưu thế lai, đa bội thể, đột biến thực nghiệm, lai tế bào soma hay ứng dụng của các kỹ thuật phân tử và kỹ thuật di truyền trong chọn giống thực vật.

16. Di truyền học phân tử

Điều kiện và môn học tiên quyết: Hoàn thành chương trình đào tạo về Cử nhân Sinh học hoặc Cử nhân Công nghệ sinh học, đặc biệt là đã được trang bị kiến thức ở mức đại cương về hoá sinh học, di truyền học, tế bào học, vi sinh vật học và sinh lý học thực vật. 

Tóm tắt nội dung môn học:

Giáo trình cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan đến các cơ chế phân tử của quá sao chép vật chất di truyền cho phép hệ gen của các sinh vật vừa đảm bảo được tính chính xác vừa có khả năng biến đổi; các cơ chế điều khiển sự biểu hiện của gen ở các giai đoạn phiên mã, dịch mã, trước và sau phiên mã, dịch mã; các cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn; cấu trúc phân tử và chức năng của vật chất di truyền ở các sinh vật khác nhau; cơ chế phân tử các bệnh di truyền ở người; công nghệ ADN tái tổ hợp và các phương pháp nghiên cứu di truyền học phân tử.

17. Di truyền học người 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân sinh học hoặc cử nhân công nghệ sinh học. Trước khi học môn này học viên cần có kiến thức về  Hoá sinh học, Sinh học cơ sở, Di truyền học cơ sở, Di truyền học động vật, Sinh học phân tử.
Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề Di truyền học người gồm 11 chương. Phần đầu của chuyên đề đề cập đến các phương pháp nghiên cứu di truyền học người như: phương pháp làm tiêubản nhiễm sắc thể, lập bản đồ gen, phân tích nhóm liên kết gen ở người. Phần tiếp theo của chuyên đề di sâu vào cơ chế các đột biến gen cả về mặt định tính, định lượng và cơ chế đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể tạo các bệnh di truyền ở người. Các chương tiếp theo của chuyên đề đề cập đến cơ sở phân tử của tính trội, lặn, độ thâm nhập, độ biểu hiện của gen và cơ sở di truyền của bệnh ung thư. Các gen ung thư, vi rút gây ung thư và cơ chế hoạt hoá các gen ung thư cũng được trình bày hệ thống. Phần cuối của chuyên đề nêu lên phương pháp phát hiện các bệnh di truyền trên cơ sở phân tích bộ nhiễm sắc thể và phân tích hoá sinh học. Đồng thời chuyên đề này cũng nêu lên một số phương pháp nhằm hạn chế và điều trị những bệnh di truyền trong đó có liệu pháp gen là một trong những liệu pháp điều trị hiện đại.

2.5.2. Các môn học tiên sĩ

1. Di truyền học Miễn dịch 

Điều kiện và môn học tiên quyết:

Chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học. Trước khi học môn này nghiên cứu sinh cần cần có kiến thức về  Hoá sinh học, Sinh học cơ sở, Di truyền học cơ sở, Sinh học phân tử, Miễn dịch học cơ sở.
Tóm tắt nội dung môn học:

Cung cấp cho các Nghiên cứu sinh  những kiến thức cơ bản về di truyền học miễn dịch, hiểu biết được các quá trình miễn dịch dưới góc độ di truyền học. Nội dung của giáo trình tập trung vào các khía cạnh di truyền và phân tử của hệ thống miễn dịch, sự liên quan của hệ thống miễn dịch với các dạng bệnh lý ở người 

2. Công nghệ sinh học động vật

Điều kiện và môn học tiên quyết:

Chuyên đề dành cho Nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học. Trước khi học môn này nghiên cứu sinh cần cần có kiến thức về Sinh học cơ sở, Di truyền học cơ sở, Hoá sinh học, Sinh học phân tử, Di truyền động vật, Chọn giống động vật.
Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề có 8 chương đề cập các nội dung sau: Các chương đầu đề cập đến một số khái niệm về công nghệ sinh học về tổng hợp peptit và kháng thể đơn dòng ứng dụng trong chăn nuôi và thú y. Phương pháp tổng hợp, tách các peptit, kháng thể đơn dòng và những ứng dụng của chúng cũng được nêu lên một cách khái quát. Chương thứ tư đề cập đến việc tổng hợp vacin nhờ ứng dụng kỹ thuật ADN tái tổ hợp và chương 5 tiếp theo là các vấn đề úng dụng phương pháp lai ADN để chuẩn đoán bệnh và phân tích di truyền cuả các vật nuôi. Vấn đề chọn lọc giới tính ở giai đoạn phôi và hợp tử cũng được mô tả trong chuyên đề này. Hai chương cuối bao gồm một số phương pháp chuyển gen bằng phương pháp vi tiêm và nêu khái quát về sự phối hợp các kỹ thuật sinh học khác nhau để giải quyết một số vấn đề trong chăn nuôi.

3. ứng dụng kỹ thuật di truyền trong nghiên cứu và cải tiến giống cây trồng 

Điều kiện và môn học tiên quyết:
Chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học. Trước khi học môn này nghiên cứu sinh cần cần có kiến thức về Sinh học cơ sở, Di truyền học cơ sở, Hoá sinh học, Sinh học phân tử, Cơ sở di truyền chọn giống thực vật, Chọn giống cây trồng.
Tóm tắt nội dung môn học:

Giáo trình “ứng dụng của công nghệ tế bào trong việc cải tiến giống cây trồng” này cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về các kỹ thuật khác nhau của công nghệ tế bào thực vật và những nguyên tắc  ứng dụng của chúng trong việc cải tiến giống cây trồng. Giáo trình gồm 7 chương: kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật ; kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật; kỹ thuật  lai tế bào soma; kỹ thuật  tạo cây đơn bội; kỹ thuật  thụ phấn in vitro và nuôi cấy phôi;  kỹ thuật vi nhân giống; và kỹ thuật  tạo cây  sạch bệnh.
4. Di truyền học phát triển

Điều kiện và môn học tiên quyết:

Chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học. Trước khi học môn này nghiên cứu sinh cần cần có kiến thức về: Sinh học cơ sở, Di truyền học cơ sở, Sinh học phân tử, Hóa sinh học.
Tóm tắt nội dung môn học

Chuyên đề tập trung vào các khía cạnh di truyền và phân tử liên quan đến các giai đoạn phát triển khác nhau ở động vật có vú và người, từ quá trình phát sinh phôi cho đến giai đoạn trưởng thành và sự già hóa; mối liên hệ giữa các quá trình phát triển với sự điều hòa hoạt động của gen; sự biểu hiện của hệ gen trong các quá trình biệt hóa tế bào, cơ quan; các đột biến gen và sự phát sinh các kiểu hình đột biến; sự biểu hiện của các gen trong các hệ thống truyền tín hiệu điều khiển các hoạt động sinh trưởng và phát triển.
5. Bệnh học di truyền
Điều kiện và môn học tiên quyết:

Chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học. Trước khi học môn này nghiên cứu sinh cần cần có kiến thức về: Sinh học cơ sở, Di truyền học cơ sở, Hoá sinh học, Sinh học phân tử.
Tóm tắt nội dung môn học

Giáo trình cung cấp những nét tổng quát về bệnh học, chủ yếu ở người dưới góc độ di truyền. Trong đó nội dung môn học nhấn mạnh về cơ chế bệnh di truyền và các phương pháp chuẩn đoán, phòng chống bệnh. Các chủ điểm bao gồm: Khái quát về cơ chế gây bệnh; Cơ chế phân tử bệnh ở mức độ biến đổi gen và rối loạn trao đổi chất ở cơ thể động vật và một số bệnh ở người dưới tác động của các yếu tố đột biến môi trường. Những đặc điểm tổn thương cấu trúc ADN. Tổn thương trong quá trình tái bản ADN. Tổn thương do dung hợp các gen. Tổn thương do đảo đoạn, thay đổi vị trí gen. Biến đổi gen do sự di chuyển transposon. Tổn thương do đột biến điểm dưới tác động hoá chất và chiếu xạ. Các hậu quả bệnh lý của đột biến ADN. Bệnh lý do đột biến đảo đoạn vị trí gen. Bệnh lý do di chuyển tansposon. Bệnh lý do đột biến điểm. Cơ chế phân tử gây bệnh của các loại virut và vi khuẩn. Các nhóm virus gây bệnh ở động vật và người. Các loại vi khuẩn gây bệnh ở động vật. Liệu pháp gen trong điều trị bệnh.

6. Tiến hoá học phân tử

Điều kiện và môn học tiên quyết:

Chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học. Trước khi học môn này nghiên cứu sinh cần cần có kiến thức về Sinh học cơ sở, Di truyền học cơ sở, Phân loại sinh học, Hoá sinh học, Sinh học phân tử.
Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề dành cho các thạc sĩ làm NCS về di truyền học, phân loại học, tiến hoá và những chuyên môn liên quan đến đa dạng sinh học. Các nội dung chính của chuyên đề liên quan đến các vấn đề sau: các học thuyết tiến hoá và di truyền học quần thể; tần số gen và qui luật cân bằng gen trong quần thể:, tần số gen trong quần thể; sự tiến hóa các đại phân tử sinh học (ADN, ARN, protein) trong quá trình tiến hóa; các cơ chế tiến hóa phân tử; xác định khoảng cách di truyền và xây dựng cây chủng loại phát sinh dựa trên các chỉ thị phân tử; các mô hình thay thế nucleotit; phân tích thống kê các giả thiết sinh học; sự hình thành loài và cơ chế hình thành loài dưới góc độ tiến hóa phân tử.
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